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nhận được các khoản thu nhập bù đắp lại 

giá trị các nhân tố thuê đó, ta có phương 

pháp thu nhập (the income approach) để 

xác định GDP, thể hiện ở công thức sau: 

GDP = V* + M*1+ M*2 + M*3        (3) 

Trong đó: 

V*: Thu nhập bù đắp sức lao động 

trực tiếp trong sản xuất 

M*1: Thu nhập của Nhà nước từ công 

quản lý điều hành sản xuất quốc gia  

M*2: Thu nhập hoàn vốn cố định (giá 

trị hao mòn TSCĐ) 

M*3: Thu nhập về các khoản lợi tức 

vốn, kinh doanh (thặng dư sản xuất),... 

Theo các ví dụ trên, ta có phương 

pháp tính GDP theo phương pháp thu 

nhập như sau: 

Ví dụ 1: GDP của X người nông dân 

năm 2000 theo giá trị = 900 triệu đồng 

+150 triệu đồng + 100 triệu đồng + 350 

triệu đồng = 1500 triệu đồng 

Ví dụ 2: GDP của đoàn xiếc năm 

2000 = 650 triệu đồng + 250 triệu đồng + 

100 triệu đồng + 250 triệu đồng = 1250 

triệu đồng 

Như vậy, rõ ràng là với 3 phương 

pháp tính GDP trên đều cho cùng một giá 

trị; song xét về phương diện độ tin cậy 

trong các quyết toán từ cơ sở (các chi phí 

mua sản phẩm sử dụng trong sản xuất) thì 

phương pháp sản xuất được (2) sử dụng là 

chủ yếu. Hai phương pháp kia được thực 

hiện để đối soát và xem xét kết quả tính 

toán và giúp cho việc phân tích nhằm  các 

mục đích khác nhau. 

Một số nguyên tắc cơ bản tính chỉ tiêu 

giá trị tăng thêm theo giá so sánh 

bằng phương pháp sản xuất 

                                                                     Ths. Nguyễn Bích Lâm - Vụ TKQG 

1. Một số nét chung về đánh giá khối 

lượng và giá trong tài khoản quốc 

gia  

Đánh giá khối lượng và giá cả của chỉ 

tiêu GDP theo phương pháp sản xuất đòi 

hỏi phải đánh giá được khối lượng và giá 

cả cho các chỉ tiêu GTSX, chi phí trung 

gian (CPTG) và GTTT theo từng ngành 

kinh tế. Để có khả năng đánh giá được 

khối lượng và giá cả của chỉ tiêu GDP, cần 

phải hiểu về khái niệm của việc đánh giá 

khối lượng và giá cả đối với tổng hàng hóa 

và dịch vụ của nền kinh tế là gì. Trong thực 

tế, công việc này được thực hiện thế nào. 

1.1. Khái niệm về chỉ số khối 

lượng, chỉ số giá 

Hai loại chỉ số được sử dụng phổ biến 

nhất đó là chỉ số Laspeyres và Peasche. 

Cả hai loại chỉ số này được định nghĩa như 

là bình quân gia quyền của tương quan về 

giá hay tương quan về lượng. Quyền số là 

giá trị của từng hàng hóa hay dịch vụ của 

một trong hai thời kỳ đem ra so sánh (xem 

mục 16.16 Tài khoản quốc gia 1993). 

- Chỉ số Laspeyres 

Chỉ số khối lượng (Lq) và chỉ số giá 

(Laspeyres và Peasche) Laspeyres của 
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năm t với năm gốc 0 được định nghĩa bởi 

công thức sau: 

 

 

 

 

Chỉ số khối lượng Laspeyres dùng giá 

của năm gốc làm quyền số cố định, còn 

chỉ số giá Laspeyres dùng khối lượng của 

năm gốc làm quyền số cố định. 

- Chỉ số Peasche 

Chỉ số khối lượng Peasche (Pq) dùng 

giá của năm t làm quyền số, còn chỉ số 

giá Peasche (Pp) dùng khối lượng của 

năm t làm quyền số. Công thức của hai 

loại chỉ số này như sau: 

 

 

 

 

- Mối quan hệ giữa chỉ số Laspeyres 

và Peasche  

Từ công thức chỉ số khối lượng và chỉ 

số giá theo Laspeyres và Peasche, có mối 

liên hệ sau: Đối với bất kỳ năm nào đó, 

tích của chỉ số khối lượng theo Laspeyres 

với chỉ số giá theo Peasche bằng (=) tích 

của chỉ số giá theo Laspeyres với chỉ số 

khối lượng theo Peasche. 

Lq x Pp = Lp x Pp                  (5) 

- So sánh giữa chỉ số Laspeyres và 

Peasche  

Khi tính chỉ số theo công thức 

Laspeyres, người ta sử dụng quyền số của 

năm gốc cho cả thời kỳ từ 0 tới t với giả sử 

rằng cùng một rổ hàng hóa được mua qua 

các năm, nói cách khác quyền số năm 

gốc được giữ cố định. Giả sử này không có 

tính thực tế, đặc biệt khi giá tương quan 

của các hàng hóa thay đổi theo từng năm. 

Do tác động của ảnh hưởng thay thế trong 

tiêu dùng của hàng hóa khi giá cả biến 

động làm cho rổ hàng thực tế mua thay 

đổi qua các năm. 

Giữ nguyên quyền số cố định trong 

công thức Laspeyres đã bỏ qua ảnh 

hưởng thay thế trong tiêu dùng giữa các 

sản phẩm, điều này rất quan trọng vì 

người tiêu dùng và công ty luôn có xu 

hướng thay thế sản phẩm họ ưa thích 

nhưng giá tăng cao bằng các sản phẩm 

khác có tăng giá nhưng tăng ít hơn. Ngược 

lại, chỉ số tính theo công thức Peasche 

dùng quyền số của năm hiện hành nên 

ảnh hưởng thay thế hàng hóa đã thể hiện 

trong quyền số. ảnh hưởng thay thế tạo ra 

quan hệ tỷ lệ nghịch giữa tương quan về 

giá và tương quan về lượng. Những đặc 

điểm trên dẫn tới chỉ số Laspeyres thường 

cao hơn chỉ số Peasche: 

Lq > Pq và Lp > Pp. 

Chỉ số Laspeyres sẽ bằng chỉ số 

Peasche khi tất cả hàng hóa và dịch vụ 

dùng tính hai loại chỉ số này tăng với cùng 

một tỷ lệ. 

Trên thực tế, khó có thể nói chỉ số 

nào chính xác hơn. Song, điểm mạnh của 

chỉ số Laspeyres là dễ tính toán, đòi hỏi ít 

thông tin và ý nghĩa trực giác của nó thể 

hiện khá rõ ràng. Chỉ số Peasche tính 

toán phức tạp hơn, đòi hỏi nhiều thông tin 

và khó nhận thấy nó phản ánh điều gì. 

Nhưng chỉ số Peasche lại có ưu điểm là 

quyền số luôn luôn được cập nhật. 

Chỉ số giá tiêu dùng cuối cùng (CPI, 

tính theo Laspeyres) của năm 1997 và 

năm 1996 với gốc 1995 lần lượt là 1,0826 

và 1,045 (Nguồn: Tạp chí chỉ số giá hôm 

nay tháng 12/1996 và 1997 của TCTK). Tỷ 

Lq = iPi,o qi,t / iPi,o qi,o           (1) 

Lp = iPi,t qi,o / iPi,o qi,o           (2) 

Pq = iPi,t qi,t / iPi,t qi,o           (3) 

Pp = iPi,t qi,t / iPi,o qi,t          (4) 
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lệ của hai chỉ số giá này là 1,0359 thể 

hiện tăng giá từ năm 1996 đến năm 1997 

là 3,6%. Dưới dạng công thức, chỉ số giá 

Laspeyres của năm 1997 chia cho chỉ số 

giá này của năm 1996 được viết như sau: 

Đây chính là tỷ lệ chi phí của rổ hàng 

năm gốc 1995 theo giá năm 1997 so với 

chi phí của rổ hàng năm gốc 1995 theo 

giá năm 1996. 

Thực hiện tương tự đối với chỉ số 

Peasche nhưng ý nghĩa của nó không rõ 

ràng vì: 

 

 

Không thể rút gọn đơn giản hơn được 

nữa và công thức bao gồm các biến về 

lượng của hai năm 1996 và 1997 và giá 

của ba năm 1995, 1996, 1997. 

- Chỉ số giá trị: Chỉ số giá trị được 

định nghĩa bởi công thức sau: 

 

Chỉ số giá trị so sánh rổ hàng của 

năm t theo giá hiện hành với rổ hàng của 

năm gốc 0 theo giá năm gốc 0 và bằng 

tích chỉ số khối lượng Laspeyres với chỉ số 

giá Peasche. Từ mối liên hệ giữa chỉ số 

Laspeyres và Peasche (công thức 5), chỉ 

số giá trị cũng bằng chỉ số giá Laspeyres 

với chỉ số khối lượng Peasche. 

Từ ba loại chỉ số (chỉ số giá, chỉ số 

khối lượng và chỉ số giá trị) các nhà thống 

kê TKQG đã đưa ra ba phương pháp cơ 

bản để tính các chỉ tiêu của TKQG theo 

giá so sánh năm gốc, đó là: Phương pháp 

xác định lại giá trị; phương pháp giảm phát; 

và phương pháp ngoại suy khối lượng. 

a. Phương pháp xác định lại giá trị: 

Đòi hỏi phải có thông tin chi tiết và đầy đủ 

về khối lượng sản phẩm vật chất và đơn 

giá của năm gốc. Thống kê các nước 

thường áp dụng phương pháp này đối với 

sản phẩm ngành nông nghiệp. Chúng ta 

thường dùng phương pháp này với hai 

ngành nông nghiệp và công nghiệp vì có 

bảng giá cố định. 

b. Phương pháp giảm phát: Chia giá 

trị theo giá hiện hành của năm cần tính 

về giá so sánh cho chỉ số giá phù hợp  

(Vt,o = Vt / Po,t P) 

c. Phương pháp ngoại suy khối lượng: 

Có nghĩa là cập nhật giá trị của năm gốc 

theo chỉ số khối lượng (chỉ tiêu khối lượng) 

phù hợp. 

Vt,o = Vo x Lq,t / Lq,o 

Nếu nền kinh tế không có lạm phát 

cao, phương pháp giảm phát sẽ cho kết quả 

chính xác hơn phương pháp ngoại suy theo 

khối lượng vì tương quan 

về giá (Pt / Po) ít biến 

động hơn so với tương 

quan về lượng (qt / qo). 

1.2. Khái niệm về giá trị tăng 

thêm theo giá so sánh 

Giá trị tăng thêm bằng giá trị sản xuất 

trừ đi chi phí trung gian. Giống như khái 

niệm GTTT theo giá hiện hành, GTTT 

theo giá so sánh bằng GTSX theo giá so 

sánh trừ đi CPTG theo giá so sánh. Giá so 

sánh trong TKQG là giá hiện hành bình 

quân của năm gốc được chọn để so sánh. 
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Đối với năm gốc, giá hiện hành và giá so sánh là một. 

1.3. Chỉ số giá và chỉ số khối lượng của giá trị tăng thêm 

Gọi: 

Poi,t - Giá của sản phẩm i của thời kỳ t 

Oij,t - Lượng của sản phẩm i tạo ra bởi ngành j trong thời kỳ t 

Pcp,i,t - Giá của sản phẩm i sử dụng và CPTG trong thời kỳ t 

CPij,t - Lượng sản phẩm i dùng làm CPTG trong ngành j của thời kỳ t. 

Khi đó GTTT của ngành j theo giá hiện hành và giá so sánh được thể hiện lần lượt 

qua hai công thức sau: 

Chỉ số khối lượng Laspeyres đối với GTTT của ngành j được định nghĩa bằng tỷ lệ 

GTTT của ngành j của thời kỳ t theo giá so sánh với GTTT của ngành j của năm gốc. 

Thể hiện dưới dạng công thức như sau: 

Tương tự công thức chỉ số khối lượng Peasche đối với GTTT của ngành j như sau: 

 

 

 

Chỉ số giá Peasche đối với GTTT của ngành j được định nghĩa bằng tỷ lệ giữa 

GTTT của ngành j của thời kỳ t theo giá hiện hành so với GTTT của ngành j theo giá so sánh. 

Thể hiện dưới dạng công thức như sau: 

Tương tự công thức chỉ số khối lượng Laspeyres đối với GTTT của ngành j như sau: 

 

tij,ti,cp,itij,toi,ihhj, CPPOPGTTT                           (7) 
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2. Các phương pháp lựa chọn để 

tính giá trị tăng thêm theo giá so 

sánh 

Các phương pháp dùng để tính chỉ 

tiêu GTTT theo giá so sánh phụ thuộc vào 

(a) phương pháp đó sử dụng các chỉ tiêu 

đơn hay chỉ tiêu kép; (b) sử dụng các chỉ 

tiêu liên quan tới sản lượng hay chi phí sản 

xuất; (c) sử dụng phương pháp ngoại suy 

hay giảm phát; (d) sử dụng các biến số 

thay thế cho chỉ tiêu cần có (chỉ tiêu số 

lượng giáo viên và biến số thay thế dùng 

để đánh giá dịch vụ giáo dục). 

Phương pháp chỉ tiêu kép quan tâm 

tới thay đổi cả về sản lượng và chi phí 

(CPTG) của hàng hóa và dịch vụ và GTTT 

theo giá so sánh bằng hiệu giữa GTSX và 

CPTG theo giá so sánh. Phương pháp chỉ 

tiêu đơn để tính GTTT theo giá so sánh 

dùng một biến số mà biến động của nó 

liên quan chặt chẽ với chỉ tiêu GTTT. Trên 

lý thuyết, phương pháp chỉ tiêu kép cho 

kết quả chính xác hơn nhưng đòi hỏi nhiều 

thông tin, do vậy ít áp dụng trong thực tế. 

Khi GTTT chiếm tỷ trọng nhỏ trong GTSX 

và khi tương quan so với năm gốc thay đổi 

lớn, phương pháp chỉ tiêu kép có thể dẫn 

tới GTTT nhận giá trị âm. 

2.1. Phương pháp chỉ tiêu kép 

Có thể áp dụng đối với phương pháp 

này theo những cách sau: 

i. Xác định lại GTSX và CPTG: Theo 

phương pháp này, dãy số theo giá hiện 

hành của GTSX và CPTG được tính toán 

lại theo giá của năm gốc và đòi hỏi phải 

có giá năm gốc là lượng theo từng loại sản 

phẩm của các năm cần tính. 

ii. Giảm phát kép (giảm phát hai lần): 

Dùng chỉ số giá để giảm phát cả hai dãy 

số GTSX và CPTG. Cần phải có chỉ số giá 

sản xuất đầu ra chi tiết tương ứng với các 

nhóm hàng hóa và dịch vụ dùng trong chi 

phí sản xuất. Nhiều nước áp dụng phương 

pháp này vì theo thời gian, tương quan về 

giá có xu hướng ổn định hơn tương quan 

về lượng. Phương pháp này giải quyết 

được vấn đề về sản phẩm mới xuất hiện 

trên thị trường (nếu áp dụng công thức 

Peasche khi tính chỉ số giá) và dần dần 

loại trừ sản phẩm không còn tồn tại trên 

thị trường. 

iii. Ngoại suy kép: Chỉ tiêu khối lượng 

(chỉ số khối lượng) dùng để ngoại suy 

GTSX và CPTG của năm gốc và GTTT 

theo giá so sánh là hiệu số của hai chỉ tiêu 

này. Phương pháp này không tính tới vấn 

đề thay đổi chất lượng sản phẩm. 

iv. Kết hợp giữa ngoại suy và giảm 

phát: Theo phương pháp này dùng chỉ tiêu 

khối lượng để ngoại suy GTSX của năm 

gốc cho năm cần tính và chỉ số giá để 

giảm phát CPTG theo giá hiện hành của 

năm cần tính và chỉ số giá để giảm phát 

CPTG theo giá hiện hành của năm cần 

tính về giá so sánh. 

2.2. Phương pháp chỉ tiêu đơn 

Để áp dụng phương pháp này các 

nhà thống kê TKQG luôn giả sử mối quan 

hệ giữa GTSX, CPTG và GTTT theo giá 

so sánh của các năm là không đổi. 

Phương pháp này phụ thuộc vào (a) chỉ 

tiêu lựa chọn để tính theo giá so sánh liên 

quan tới GTSX hay CPTG; (b) dùng kỹ 

thuật giảm phát hay ngoại suy; (d) các 

biến số mô tả thay đổi về khối lượng dùng 

thay cho chỉ tiêu khối lượng. Có thể áp 

dụng phương pháp này theo những cách 

sau: 

i. Phương pháp chỉ tiêu đơn liên quan 

tới GTSX: Theo phương pháp này GTTT 

theo giá so sánh được tính theo một trong 

hai cách: 
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a. Dùng chỉ số giá GTSX, chỉ số tiêu 

dùng (CPI) để giảm phát trực tiếp chỉ tiêu 

GTTT theo giá hiện hành; 

b. Dùng chỉ số khối lượng của GTSX 

ngoại suy trực tiếp GTTT của năm gốc, chỉ 

số khối lượng GTSX bằng tỷ lệ GTSX theo 

giá hiện hành trên chỉ số giá sản phẩm. 

ii. Phương pháp chỉ tiêu đơn liên quan 

tới chi phí trung gian: Theo phương pháp 

này GTTT theo giá so sánh được tính theo 

một trong những cách: 

a. Dùng chỉ số giá CPTG giảm phát 

trực tiếp GTTT theo giá hiện hành; 

b. Dùng chỉ số khối lượng của chi phí 

trung gian để ngoại suy trực tiếp GTTT 

của năm gốc; 

c. Dùng chỉ số số lượng lao động để 

ngoại suy trực tiếp GTTT của năm gốc với 

giả sử thời gian làm việc của một lao động 

không đổi theo thời gian; 

d. Dùng chỉ số số giờ lao động để 

ngoại suy trực tiếp GTTT của năm gốc. 

Phương pháp chỉ tiêu đơn liên quan 

tới GTSX được sử dụng nhiều hơn so với 

phương pháp chỉ tiêu đơn liên quan tới 

CPTG vì chỉ số của GTSX thường chính 

xác hơn chỉ số của CPTG. Trong thực tế 

các nhà thống kê TKQG áp dụng phương 

pháp chỉ tiêu đơn liên quan tới CPTG khi 

không có thông tin về GTSX. 

Về lý thuyết, phương pháp giảm phát 

dùng chỉ số giá theo công thức Peasche 

cho kết quả tính toán tốt hơn và thường áp 

dụng cho các ngành thuộc khu vực dịch 

vụ và giảm phát các chỉ tiêu cấu thành 

GDP bên sử dụng. Trong thực tế không 

thể tính đầy đủ các chỉ số giá theo công 

thức Peasche vì đòi hỏi nhiều thông tin chi 

tiết hàng năm. Hầu hết các nước áp dụng 

phương pháp giảm phát với chỉ số tính 

theo công thức Laspeyres và điều quan 

trọng kết quả tính toán dùng chỉ số theo 

hai loại công thức này xấp xỉ nhau. Tổng 

cục Thống kê nên hoàn thiện tính toán hệ 

thống chỉ số giá theo công thức 

Laspeyres, trước mắt chưa cần tính theo 

công thức Peasche. 

3. Thực tế tính giá trị tăng thêm theo 

giá so sánh 

áp dụng các phương pháp nêu trên 

phụ thuộc vào thông tin hiện có về giá 

năm gốc của các loại hàng hóa và dịch 

vụ, chỉ số và chỉ số khối lượng. 

Thống kê TKQG hiện áp dụng 

phương pháp chỉ tiêu kép, kết hợp giữa 

phương pháp xác định lại giá trị đối với 

GTSX và giảm phát chỉ tiêu CPTG để tính 

GTTT theo giá so sánh đối với các ngành 

nông nghiệp và công nghiệp. Chất lượng 

tính toán phụ thuộc vào bảng giá cố định 

và các nhóm chỉ số giá sản xuất đầu vào 

(chỉ số giá bán buôn vật tư) phù hợp. 

Đối với ngàmh xây dựng: Hiện chưa 

có chỉ số giá sản xuất đầu ra theo các loại 

sản phẩm xây dựng, chỉ số giá sản xuất 

đầu vào chưa phù hợp. Thực tế thống kê 

TKQG gặp rất nhiều khó khăn khi tính 

GTTT theo giá so sánh cho ngành này. 

áp dụng kết hợp phương pháp ngoại 

suy khối lượng đối với chỉ tiêu GTSX dùng 

khối lượng hàng hóa luân chuyển làm biến 

số thay thế và giảm phát CPTG. Do tỷ lệ 

GTTT so với GTSX khá ổn định nên có 

thể ngoại suy trực tiếp GTTT theo khối 

lượng hàng hóa luân chuyển theo ngành 

đường. 

Các ngành  dịch vụ khác: Chỉ số CPI 

dùng để giảm phát GTSX của các ngành 

dịch vụ. Khu vực dịch vụ chia thành hai 

nhóm: Nhóm dịch vụ có tính thị trường 

(thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng...) 
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và nhóm phi thị trường (dịch vụ quản lý 

Nhà nước, an ninh, quốc phòng, đảng, 

đoàn thể, hoạt động của các tổ chức quốc 

tế). Với nhóm dịch vụ có tính thị trường, 

nên dùng chỉ số CPI theo từng nhóm nhỏ 

phù hợp để giảm phát GTSX. Không thể 

dùng chỉ số chung CPI để giảm phát cho 

tất cả các ngành dịch vụ thuộc nhóm này 

vì quyền số sản phẩm dịch vụ chiếm tỷ 

trọng quá nhỏ trong quyền số tính CPI. Vì 

không bán ra thị trường nên không có chỉ 

số giá tương ứng đối với sản phẩm của 

nhóm dịch vụ phi thị trường. Hơn nữa chỉ 

tiêu thu nhập của người lao động (tiền 

lương) là thành phần chính trong GTTT 

của những ngành này, do vậy có hai khả 

năng tính GTTT theo giá so sánh của 

những ngành này: 

i. Dùng chỉ số giá sản xuất đầu vào 

của các ngành này để giảm phát CPTG 

với giả sử tỷ lệ CPTG so với GTSX ổn định; 

ii. Dùng chỉ số tiền lương để giảm 

phát trực tiếp GTTT. 

Hiện nay cả hai loại chỉ số nêu trên 

đều chưa có, nên vẫn dùng chỉ số CPI. 

Không thể dùng chỉ số này vì nhiều loại 

hàng hóa có quyền số khá lớn trong rổ 

hàng dùng để tính CPI Nhà nước không 

dùng trong hoạt động sản xuất ra dịch vụ 

phi thị trường này. 

Để nâng cao chất lượng chỉ tiêu GDP 

theo giá so sánh bằng phương pháp sản 

xuất và phương pháp sử dụng cuối cùng, 

thống kê giá đóng vai trò rất quan trọng. 

Đặc biệt, sắp tới Tổng cục Thống kê có 

chủ trương không xây dựng bảng giá cố 

định mới. Tin rằng thống kê giá sẽ phát 

triển nhanh, mạnh đáp ứng yêu cầu của 

thống kê TKQG nói riêng và của các đối 

tượng dùng tin nói chung. 
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Trong xu thế giảm tốc độ tăng dân 

thì giảm sinh đóng vai trò quyết định. Muốn 

nắm vững khả năng sinh đẻ trong tương lai, 

việc xác định các nhân tố chủ yếu làm giảm 

tỷ lệ sinh là việc hoàn toàn cấp bách và cần 

thiết. Vấn đề này được nhiều quốc gia trên 

thế giới quan tâm nghiên cứu. 

ở nước ta, vấn đề nghiên cứu dân số 

học và tìm biện pháp giảm sinh nhằm đưa 

ra mức tăng dân số thay thế hợp lí cũng 

như kế hoạch hoá gia đình để nâng cao 

mức sống đã được quan tâm nhiều, nhất 

là trong giai đoạn hiện nay khi đất nước 

tiến lên công nghiệp hoá và hiện đại hoá. 

Vậy thử tìm xem có thể áp dụng các 

yếu tố kinh tế xã hội nào để thực hiện mục 

tiêu kế hoạch của Đảng và Nhà nước ta về 

giảm tỷ lệ sinh. 


